
Báo cáo thường niên

Tên Công ty niêm yết:   Công ty cổ phần Vang Thăng Long

Năm báo cáo:                 2010
Mã chứng khoán:           VTL

I- Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

- Việc thành lập:

Trong năm 2009, Công ty có đổi tên công ty và thành lập công ty con, cụ thể như sau:

- Ngày 25 tháng 5 năm 2009 đổi tên Công ty cổ phần Thăng Long thành Công ty cổ phần Vang Thăng Long (Giấy đăng ký kinh doanh cấp lần thứ 8 số 0103001012).

- Ngày 22 tháng 10 năm 2009 thành lập công ty con: Công ty TNHH 1TV Rượu Vang Thăng Long vốn điều lệ 3.000.000.000đồng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104008334), do công ty cổ phần Vang Thăng Long làm chủ sở hữu. 

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất nước uống có cồn và không có cồn, các loại bao bì;

- Kinh doanh khách sạn, các sản phẩm hàng hoá ăn uống, lương thực, thực phẩm chế biến;

- Sản xuất, buôn bán các mặt hàng công nghệ phẩm, tạp phẩm, thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng nhựa, may mặc đồ da, giả da và sản phẩm in các loại;

Buôn bán các mặt hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất, vật liệu và thiết bị xây dựng;

 - Kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà ở, văn phòng, cửa hàng, phòng trưng bày;
- Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke);
- Kinh doanh xuất nhập khẩu, đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, các mặt hàng công nghệ phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng nhựa, hàng may mặc, hàng tiêu dùng;

- Tư vấn, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, cung cấp thiết bị, dây chuyền sản xuất nước giải khát có gas;
- Đầu tư, kinh doanh nhà ở;

- Sản xuất, mua bán, chế biến, ký gửi hàng nông, lâm, thuỷ hải sản;

 - Mua bán máy móc, thiết bị ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, ngành chế biến nông, lâm, thuỷ, hải sản.

 - Sản xuất, chế biến, bảo quản, mua bán rau quả, thức ăn đông lạnh;

- Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng xe ô tô;

- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng, san lấp mặt bằng;

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

+ Tình hình hoạt động: 

Năm 2010 là năm tiếp tục chịu ảnh hưởng các hậu quả do khủng hoảng kinh tế của năm 2008 trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Giá hàng hóa trên thế giới tiếp tục tăng cao cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới theo các cam kết WTO làm cho các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế Việt Nam thể hiện xu hướng lạm phát cao, chỉ số lạm phát cả năm lên tới 11,75%, vượt xa mức dự kiến của Chính phủ là 8,4%. Bên cạnh đó chính sách tiền tệ cũng có nhiều thay đổi như hai lần điều chỉnh tỷ giá giữa đồng USD và đồng Việt Nam; thả nổi lãi suất cho vay trung và dài hạn cho các ngân hàng; Lãi suất cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao 19%/năm; Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rượu 140 từ 20% lên 25%.Từ các bất ổn về kinh tế vĩ mô, các thay đổi về chính sách tiền tệ, tài khóa đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Vang Thăng Long gặp phải các khó khăn như:  chi phí vốn tăng cao, tăng chi phí thuế cấu thành trong sản phẩm…Trong khi đó nhu cầu tiêu dùng sản phẩm co hẹp, giá sản phẩm tăng cao dẫn tới giảm sản lượng tiêu thụ. 

Do đó, có thể nói năm 2010 Công ty  đã tiến hành  hoạt động sản xuất kinh doanh trong muôn vàn  khó khăn. 

Đứng trước  khó khăn, Công ty đã chủ động nhận phân tích và dự báo, đưa ra các giải pháp để  hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả tốt.

Thứ nhất, Công ty vẫn xác định chất lượng là yếu tố hàng đầu để giữ uy tín, đảm bảo sự sống còn của doanh nghiệp. Sản phẩm Vang Thăng Long không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, mẫu mã, dịch vụ đảm bảo nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.

Các quy trình sản xuất, công nghệ sản xuất được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Do vậy, chất lượng sản phẩm được khách hàng đánh giá cao và tin cậy.

Thứ hai, công ty chủ động làm tốt hơn trong khâuphân phối, tiêu thụ sản phẩm; Mở rộng và khai thác thị trường, tạo sự tin tưởng với khách hàng nhằm thúc đẩy tiêu thụ và nâng sự gắn kết của các Đại lý với công ty.

 Thứ ba, Công ty quyết tâm thực hiện khởi công các dự án đúng theo tiến độ do Đại hội cổ đông năm 2010 đề ra. Cụ thể: triển khai dự án 343 Lạc Long Quân, Hà Nội  và dự án đầu tư, di dời Chi nhánh xí nghiệp hàng nhựa từ 181 Lạc Long Quân sang khu công nghiệp Hapro Lệ Chị, Gia Lâm, Hà Nội.  Chính các giải pháp đúng đắn, kịp thời trên đã góp phần giúp công ty vượt qua được các thách thức, đạt được kết quả nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010. 

3. Định hướng phát triển:

- Giữ vững sự ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực đồ uống; 

- Công ty chú trọng phát huy yếu tố đoàn kết, sáng tạo của CBCNV. Tạo điều kiện phát triển cho lao động trẻ; chủ động nâng cao thu nhập, xây dựng chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp  để duy trì nguồn nhân lực có kinh nghiệm của công ty;

- Quyết tâm thực hiện  tiến độ của các Dự án: 343 Lạc Long Quân, Hà Nội và sớm đưa vào khai thác sử dụng, nhằm phát huy hiệu quả của dự án Chi nhánh xí nghiệp nhựa tại khu công nghiệp Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội;

- Đầu tư cho công nghệ để phục vụ phát triển SX-KD cho những năm tới;

- Đầu tư công tác  đổi mới công tác thị trường cho ngành nghề kinh doanh chủ đạo của công ty;

- Quan tâm thực hiện các dự án 343, 181 Lạc Long Quân nhanh chóng khai thác và sử dụng các dự án.

II- Báo cáo của Hội đồng quản trị:

1- Thuận lợi:

Năm 2010, Công ty cổ phần Vang Thăng Long đã vượt qua những khó khăn, thách thức hiện tại, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; Chủ động nắm bắt xu thế thị trường, duy trì chất lượng sản phẩm; nâng cao uy tín với hệ thống phân phối để thúc đẩy tiêu thụ. 

Công ty chú trọng công tác phát triển thương hiệu, giữ uy tín với người tiêu dùng bằng chất luợng sản phẩm, bằng giá cả hàng hoá và phương pháp phục vụ khách hàng. Sản phẩm của công ty tiếp tục được người tiêu dùng lựa chọn theo chương trình “Người Việt dùng hàng Việt ”.

Tích cực tận dụng lợi thế là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Hà nội trong công tác xúc tiến thương mại và phát triển bán hàng.

 Được sở hữu đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, tay nghề cao, gắn bó với công ty. Đội ngũ cán bộ điều hành, quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và có nhiệt huyết với công việc.

2- Khó khăn:
Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế thế giới năm 2009. Xu hướng kinh tế trở nên khó dự báo và bị chi phối bởi yếu tố đầu cơ.

Doanh nghiệp không còn được hưởng các chế độ chính sách ưu đãI về  miễn thuế TNDN, lãi vay như năm 2009 mà còn phảI đối mặt với thuế suất tiêu thụ tăng, giá điện tăng và lãI suất vay vốn tăng cao.

  Cạnh tranh trên thị trường về sản phẩm ngày càng khốc liệt. Các dòng sản phẩm rượu vang ngoại nhập vào nước ta ngày càng nhiều, đa dạng, chất lượng không rõ ràng, giá cả cạnh tranh.

Chi phí đầu vào, chi phí nhân công và các chi phí cho người lao động đều tăng cao ảnh hưởng tới giá bán ra của sản phẩm.

Tệ nạn hàng nhái, hàng giả, hàng trốn lậu thuế vẫn tiếp tục tạo nên sự cạnh tranh không bình đẳng cho Vang Thăng Long. 

 
Sản phẩm của công ty gặp phải khó khăn trong cạnh tranh với sản phẩm của các hãng rượu tư nhân về giá do tình trạng gian lận thuế; trong khi đây là mặt hàng phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt (cơ cấu thuế trong giá thành sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn).

Công tác tiếp thị, quảng cáo gặp nhiều trở ngại do các quy định của  Nhà nước về mặt hàng bia rượu. Mặt khác, công tác khuếch trương, quảng bá  đòi hỏi chi phí đầu tư lớn.

Cơ chế của Nhà nước và các Sở, Ban ngành về quản lý đất đai và các thủ tục hành chính thường xuyên có sự thay đổi, bổ sung và thắt chặt gây ra nhiều khó khăn trong việc triển khai các thủ tục của các Dự án, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm không theo đúng tiến độ đặt ra.

3- Kết quả:

	Nội dung
	Thực hiện 2009
	Kế hoạch 2010
	Thực hiện 2010
	So sánh (%) với

	
	
	
	
	2009
	KH 2010

	Doanh thu (Tỷ đồng)
	105,7
	115
	110,8
	104,8
	96,3

	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)
	5,68
	5,2
	4,25
	74,8
	81,7

	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)
	18
	18
	18
	100
	100

	Cổ tức (%)
	14
	11-12
	9,49*
	
	


* Theo kết quả kinh doanh sau kiểm toán

4- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Sản phẩm chủ đạo vẫn là vang Thăng Long, tuy nhiên sẽ được cải tiến mẫu mã, nâng cấp chất lượng. Tích cực phát triển thị trường tiêu thụ theo hướng nội địa hóa.

Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới thâm nhập vào thị trường cấp cao, đa dạng hóa ngành hàng.

Triển khai các bước để thâm nhập thị trường bán lẻ, siêu thị…

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc công ty, các cơ sở hạ tầng thương mại sẵn có.
Hoàn thành các Dự án trọng điểm, khai thác lợi thế thương mại của các Dự án này để tạo doanh thu, lợi nhuận từ  việc kinh doanh dịch vụ.

III- Báo cáo của Ban Giám đốc:

1- Báo cáo tình hình tài chính:

	Nội 

dung
	Thực hiện 2009
	Thực hiện 2010
	So sánh TH 2009/ 2010 (%)
	Nhận xét

	I- Giá trị thực tế doanh nghiệp (tỷ đồng)
	33,23
	3366
	101,3
	- Năm 2010, hoạt động SXKD

 của công ty gặp nhiều khó khăn cả về khâu cung ứng lẫn khâu tiêu thụ. Về cung ứng, giá cả các mặt hàng đầu vào tăng cao. Thời gian tiêu thụ co hẹp dẫn tới mất cân đối doanh thu và tăng chi phí lãi vay, chi phí hàng tồn kho trong tổng chi phí.

- Các ưu đãi về hỗ trợ lãi vay 4%, giảm 30% thuế TNDN trong năm 2009 không còn cũng làm hiệu quả SXKD năm 2010 suy giảm khi so sánh với kết quả SXKD năm 2009.

-Việc tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt từ 20% lên 25%  đối với các sản phẩm rượu từ 14oC cũng tác động tới giá thành sản phẩm và giảm tính cạnh tranh của sản phẩm về giá khi tiêu thụ. 

 - Thêm vào đó là những biến động về tỷ giá và lãi suất trên thị trường tiền tệ đã làm ảnh hưởng tới kênh phân phối truyền thống của công ty. 

- Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng tập thể CBCNV công ty đã đoàn kết, quyết tâm để đạt được kết quả SXKD một cách hiệu quả nhất.

- Ban điều hành Công ty nhìn nhận rõ, phân tích những tác động  của năm 2010 để ứng phó trong niên vụ SXKD năm 2011.  

	Tổng tài sản
	104,62
	105,4
	100,7
	

	Nợ phải trả
	71,23
	71,74
	100,7
	

	Quỹ Khen thưởng - PL
	0,16
	0,068
	
	

	II- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn Đ.lệ
	29,7%
	23,6%
	79,5
	

	Khả năng thanh toán nhanh
	0,74
	0,50
	
	

	Khả năng thanh toán hiện hành
	1,24
	1,25
	
	

	Cơ cấu vốn góp Nhà nước
	40% 
	40% 
	
	

	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	1.798.820
	1.798.820
	
	

	Cổ phiếu ngân quỹ
	1.180
	1.180
	
	

	Cổ tức (%)
	14
	9,49* 
	67,79
	


* Theo kết quả kinh doanh sau kiểm toán

Báo cáo tài chính
	Công ty cổ phần Vang Thăng long
	
	
	Mẫu số: B 01-DN

	3/191 Lạc Long Quân - nghĩa đô- Cầu giấy - Hà nội
	
	
	(Ban hành theo QĐ số 38/2007/QĐ-BTC

	Điện thoại: 04 37534862;  Fax: 04 38361898
	
	
	ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính)

	
	
	
	 
	

	
	
	
	 
	

	Bảng cân đối kế toán hợp nhất

	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

	
	
	
	 
	

	
	
	
	 
	

	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng Việt nam

	Tài sản
	Mã
số
	Thuyết
minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	1
	2
	3
	4
	5

	A- Tài sản ngắn hạn
(100 = 110+120+130+140+150)
	100
	 
	   81,739,832,615 
	   80,454,797,536 

	                                                                         
	110
	 
	    6,927,626,532 
	   19,755,940,384 

	     1- Tiền
	111
	V.01
	          6,927,626,532 
	        19,755,940,384 

	     2- Các khoản tư​ơng đư​ơng tiền
	112
	 
	                             -   
	                              -   

	II- Các khoản đầu t​ tài chính ngắn hạn
	120
	V.02
	                      -   
	     7,000,000,000 

	     1- Đầu t​ư ngắn hạn
	121
	 
	                             -   
	          7,000,000,000 

	     2- Dự phòng giảm giá đầu tư​ ngắn hạn (*)
	129
	 
	 
	 

	III- Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	 
	   25,024,392,156 
	   20,442,334,717 

	     1- Phải thu khách hàng
	131
	 
	        23,967,014,789 
	        19,432,506,134 

	     2- Trả tr​ước cho ng​ời bán
	132
	 
	          1,069,966,361 
	          1,039,751,711 

	     3- Phải thu nội bộ ngắn hạn
	133
	 
	                             -   
	                              -   

	     4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
	134
	 
	                             -   
	                              -   

	     5- Các khoản phải thu khác
	135
	V.03
	               28,490,189 
	               11,156,055 

	     6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
	139
	 
	             (41,079,183)
	             (41,079,183)

	IV- Hàng tồn kho
	140
	 
	   48,914,855,247 
	   32,794,047,750 

	     1- Hàng tồn kho
	141
	V.04
	        48,914,855,247 
	        32,794,047,750 

	     2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	 
	                             -   
	                              -   

	V- Tài sản ngắn hạn khác
	150
	 
	       872,958,680 
	       462,474,685 

	     1- Chi phí trả trư​ớc ngắn hạn
	151
	 
	                 3,583,365 
	               22,763,670 

	     2- Thuế GTGT đư​ợc khấu trừ
	152
	 
	             317,482,510 
	                              -   

	     3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nư​ớc
	154
	V.05
	                             -   
	                              -   

	     4- Tài sản ngắn hạn khác
	158
	 
	             551,892,805 
	             439,711,015 

	B- Tài sản dài hạn
(200=210+220+240+250+260)
	200
	 
	   23,669,548,421 
	   24,169,077,790 

	I- Các khoản phải thu dài hạn
	210
	 
	    1,266,149,451 
	       173,303,550 

	     1- Phải thu dài hạn khách hàng
	211
	 
	 
	 

	     2- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	212
	 
	                             -   
	                              -   

	     3- Phải thu dài hạn nội bộ
	213
	V.06
	 
	 

	     4- Phải thu dài hạn khác
	218
	V.07
	          1,266,149,451 
	             173,303,550 

	     5- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
	219
	 
	 
	 

	II- Tài sản cố định
	220
	 
	   21,245,152,600 
	   20,792,023,152 

	     1- Tài sản cố định hữu hình
	221
	V.08
	        15,448,848,178 
	        18,971,013,648 

	          - Nguyên giá
	222
	 
	        46,584,284,007 
	        46,169,144,007 

	          - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	223
	 
	      (31,135,435,829)
	      (27,198,130,359)

	     2- Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	V.09
	 
	                              -   

	          - Nguyên giá
	225
	 
	 
	 

	          - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	226
	 
	 
	 

	     3- Tài sản cố định vô hình
	227
	V.10
	             143,313,846 
	             198,643,610 

	          - Nguyên giá
	228
	 
	             690,600,764 
	             690,600,764 

	          - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	229
	 
	           (547,286,918)
	           (491,957,154)

	     4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	V.11
	          5,652,990,576 
	          1,622,365,894 

	III- Bất động sản đầu t​ư
	240
	V.12
	                             -   
	                              -   

	          - Nguyên giá
	241
	 
	 
	 

	          - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	242
	 
	 
	 

	IV- Các khoản đầu t​ tài chính dài hạn
	250
	 
	    1,000,000,000 
	     3,086,300,000 

	     1- Đầu tư​ vào công ty con
	251
	 
	                             -   
	 

	     2- Đầu t​ư vào công ty liên kết, liên doanh
	252
	 
	 
	 

	     3- Đầu t​ư dài hạn khác
	258
	V.13
	          1,000,000,000 
	          3,086,300,000 

	     4- Dự phòng giảm giá đầu tư​ tài chính dài hạn (*)
	259
	 
	 
	 

	V- Tài sản dài hạn khác
	260
	 
	       158,246,370 
	       117,451,088 

	     1- Chi phí trả tr​ước dài hạn
	261
	V.14
	             158,246,370 
	             117,451,088 

	     2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	 
	 
	 

	     3- Tài sản dài hạn khác
	268
	 
	 
	 

	Tổng cộng tài sản (270=100+200)
	270
	 
	 105,409,381,036 
	 104,623,875,326 

	 
	 
	 
	 
	 

	Nguồn vốn
	Mã
số
	Thuyết
minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	1
	2
	3
	4
	5

	A- Nợ phải trả (300=310+330)
	300
	 
	   71,738,896,506 
	   71,390,973,809 

	I- Nợ ngắn hạn
	310
	 
	   65,222,079,271 
	   64,997,961,001 

	     1- Vay và nợ ngắn hạn
	311
	V.15
	        44,111,145,769 
	        25,490,858,593 

	     2- Phải trả ng​ười bán
	312
	 
	          7,843,181,572 
	          2,432,956,369 

	     3- Ng​ời mua trả tiền trư​ớc
	313
	 
	             286,207,300 
	        12,875,575,391 

	     4- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	314
	V.16
	          8,735,150,254 
	        13,409,650,586 

	     5- Phải trả ng​ời lao động
	315
	 
	          1,805,196,753 
	          2,822,010,930 

	     6- Chi phí phải trả
	316
	V.17
	          1,624,313,974 
	          2,698,475,000 

	     7- Phải trả nội bộ
	317
	 
	                             -   
	                              -   

	     8- Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng
	318
	 
	 
	 

	     9- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	V.18
	             749,034,049 
	          5,107,696,758 

	     10- Dự phòng phải trả ngắn hạn
	320
	 
	                             -   
	                              -   

	     11- Quỹ th​ưởng ban điều hành, quản lý
	321
	 
	                             -   
	               

	     12- Quỹ khen th​ưởng phúc lợi
	323
	 
	               67,849,600 
	             160,737,374 

	II- Nợ dài hạn
	330
	 
	    6,516,817,235 
	     6,393,012,808 

	     1- Phải trả dài hạn ng​ời bán
	331
	 
	             131,128,701 
	             131,128,701 

	     2- Phải trả dài hạn nội bộ
	332
	V.19
	                             -   
	                              -   

	     3- Phải trả dài hạn khác
	333
	 
	               37,782,142 
	          2,402,185,714 

	     4- Vay và nợ dài hạn
	334
	V.20
	          6,281,757,651 
	          3,847,500,000 

	     5- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	335
	V.21
	 
	 

	     6- Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	 
	               66,148,741 
	               12,198,393 

	     7- Dự phòng phải trả dài hạn
	337
	 
	 
	 

	B- Vốn chủ sở hữu
	400
	 
	   33,670,484,530 
	   33,232,901,517 

	I- Vốn chủ sở hữu
	410
	V.22
	   33,670,484,530 
	   33,232,901,517 

	     1- Vốn đầu tư​ của chủ sở hữu
	411
	 
	        18,000,000,000 
	        18,000,000,000 

	     2- Thặng d​ư vốn cổ phần
	412
	 
	 
	 

	     3- Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	 
	 
	 

	     4- Cổ phiếu ngân quỹ (*)
	414
	 
	             (11,800,000)
	             (11,800,000)

	     5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	 
	 
	 

	     6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	 
	                             -   
	                 1,168,273 

	     7- Quỹ đầu tư​ phát triển
	417
	 
	          8,793,940,358 
	          8,135,474,571 

	     8- Quỹ dự phòng tài chính
	418
	 
	          1,853,825,816 
	          1,697,048,248 

	     9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	 
	 
	 73,435,757

	     10- Lợi nhuận sau thuế chư​a phân phối
	420
	 
	          5,034,518,356 
	          5,337,574,668 

	     11- Nguồn vốn đầu tư​ xây dựng cơ bản
	421
	 
	 
	 

	II- Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	 
	                      -   
	                      -   

	     1- Quỹ khen th​ưởng phúc lợi
	431
	 
	 
	 

	     2- Nguồn kinh phí
	432
	V.23
	 
	 

	     3- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	433
	 
	 
	 

	Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)
	440
	 
	 105,409,381,036 
	 104,623,875,326 


	Công ty cổ phần Vang Thăng long
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	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

	Tại ngày 31/12/2010

	
	
	
	
	

	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng Việt nam

	Chỉ tiêu
	Mã
số
	Thuyết
minh
	Năm nay
	Năm trư​ớc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	VI.25
	                 110,772,816,724 
	                      105,685,979,169 

	2- Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	 
	                            14,435,535,419 
	                                  12,989,436,379 

	3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	10
	 
	                            96,337,281,305 
	                                  92,696,542,790 

	4- Giá vốn hàng bán
	11
	VI.27
	                            77,045,455,120 
	                                  73,968,707,128 

	5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	20
	 
	                   19,291,826,185 
	                        18,727,835,662 

	6- Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	VI.26
	                                 393,372,425 
	                                       214,572,038 

	7- Chi phí tài chính
	22
	VI.28
	                              5,294,816,957 
	                                    3,198,280,091 

	     Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	 
	                              5,005,374,313 
	                                    2,707,116,070 

	8- Chi phí bán hàng
	24
	 
	                              5,540,794,846 
	                                    4,996,615,549 

	9- Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	 
	                              4,633,851,253 
	                                    5,003,632,427 

	10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	 
	                     4,215,735,554 
	                         5,743,879,633 

	11- Thu nhập khác
	31
	 
	                                   74,579,327 
	                                         11,724,807 

	12- Chi phí khác
	32
	 
	                                   41,393,815 
	                                         78,350,817 

	13- Lợi nhuận khác
	40
	 
	                                   33,185,512 
	                                       (66,626,010)

	14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN
	50
	 
	                     4,248,921,066 
	                         5,677,253,623 

	15- Chi phí thuế thu nhập hiện hành
	51
	VI.30
	                              1,070,316,098 
	                                       996,837,022 

	16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	VI.30
	                                                  -   
	                                                        -   

	17- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	 
	                     3,178,604,968 
	                         4,680,416,601 

	18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	70
	 
	                                            1,767 
	                                                  2,602 


4- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Sản phẩm chủ đạo vẫn là vang Thăng Long, giữ vững thị phần tiêu thụ trên thị trường trong năm 2011.

Hoàn thành các Dự án trọng điểm, khai thác lợi thế thương mại của các Dự án này để tạo doanh thu, lợi nhuận từ  việc kinh doanh dịch vụ.

iV- Bản giải trình Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán:

Xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính hợp nhất  đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Vang Thăng long tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan. 
V- Các công ty có liên quan:

- Tổng Công ty Thương mại Hà Nội nắm giữ 40% vốn cổ phần (Không thay đổi).

- Công ty cổ phần Rượu Hapro: Công ty  đã cam kết mua số lượng cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Rượu Hapro với số tiền 4.000.000.000 đồng, trong số đó 50% sẽ đầu tư từ nguồn vốn của công ty  và 50% sẽ được huy động từ cán bộ công nhân viên công ty. Số tiền công ty đã đầu tư vào công ty cổ phần Rượu Hapro tính đến ngày 31/12/2010 là: 3.086.300.000đồng, trong đó huy động từ cán bộ công nhân viên số tiền 2.086.300.000 đồng, nguồn vốn từ đầu tư từ công ty là: 1.000.000.000đồng .

- Công ty TNHH 1TV Rượu Vang Thăng Long có vốn điều lệ: 3.000.000.000đồng; Công ty cổ phần Vang Thăng Long là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

VI- Tổ chức và nhân sự:

Công ty Cổ phần vang Thăng Long

Số 3 Ngõ 191 lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà nội

1. Hội đồng quản trị công ty

1.1

Họ và tên:


Mai  Khuê Anh             



Họ và tên thường gọi: 
Mai  Khuê Anh


Sinh ngày: 


01 tháng 06 năm 1962

Quê quán: 


Xuân Trường Nam Định

Nơi thường trú: 
Số 34-Ngách 158/51 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Dân tộc:


Kinh  


Tôn giáo:                         Không 


Trình độ văn hoá: 
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Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế.

Trình độ chính trị:

Cao cấp chính trị

Nơi công tác: 

Công ty Cổ phần Thăng long 

Chức vụ: 
 

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tóm tắt quá trình học tập, công tác

- 1980 - 1985:
Sinh viên  khoa Anh văn trường Đại học Ngoại ngữ Hà nội;

- 1994 - 1996:
Sinh viên khoa quản trị doanh nghiệp trường Đại học Thương Mại;

- 01/2000 - 2/2002:
Học Trung cấp chính trị tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (hệ tập trung);

- 1998 - 2004:
Tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn về xuất nhập khẩu, Marketing, Quản lý chất lượng, Hội nhập Kinh tế - Quốc tế, Xây dựng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng tại các trường Đại học trong nước và nước ngoài;

- 2005 - 2007:
Học Cao cấp chính trị tại Trường Hành chính quốc gia;

- 2007 - 2009:
Học MBA tại HSB trường Đại học quốc gia Việt Nam;

- T8/2008 - T11/2008:     Hoàn thành khoá học về quản lý nhà nước; chương trình: Chuyên viên chính - Hành chính doanh nghiệp; 

- 1986 - 1989:
Phiên dịch dự án của Liên hợp quốc tại nhà máy thiết bị Bưu điện.

- 1989- 1991:
Nhân viên bán hàng Công ty Thuỷ Tạ

- 1991- 1997:
Cửa hàng trưởng-Cửa hàng Mỹ nghệ Long Vân, Công ty Thuỷ Tạ .

- 10/1997- 01/1999:
Trưởng phòng Marketing, Công ty Thuỷ Tạ. 


- 01/1999- 5/2005:
Phó giám đốc, kiêm phụ trách Thị trường tiêu thụ, Công ty Thuỷ Tạ.
- 5/2005 - 6/2006   
Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty Cổ phần Thăng Long

- Tháng 6/2006 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thăng Long

1.2

Họ và tên: 


Nghiêm Xuân Thuỵ
Họ và tên thường gọi: 
Nghiêm Xuân Thuỵ

Sinh ngày: 


05 tháng 11 năm 1958

Quê quán: 


Tân Minh, Thường Tín, Hà Tây

Nơi thường trú: 
19B Hàng Đường, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Dân tộc:


Kinh

Tôn giáo:


Không

Trình độ văn hoá: 
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Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Kế toán

Trình độ chính trị:

Trung cấp

Nơi công tác: 

Công ty cổ phần Thăng long

Chức vụ: 


Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty. 

Tóm tắt quá trình học tập, công tác

- 1980: 
Tốt nghiệp Trường công nhân kỹ thuật cơ khí điện HN.

- 1997:
Tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại Hà nội.

- 01/2000 - 2/2002:
Học Trung cấp chính trị tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (hệ tập trung).

- 1980 - 1983: 

ở nhà chờ công tác.

- 1983 - 2002: 
Quyền trưởng phòng Cung tiêu - Công ty Rượu -NGK Thăng Long.

- 2002 - 5/2005:
UV HĐQT, Trưởng phòng Cung tiêu- Công ty 

- 5/2005 - 6/2006
UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

- 6/2006 đến nay              UV HĐQT, Giám đốc Công ty

- T11/2009 đến nay:        Chủ tịch HĐTV công ty TNHH 1TV Rượu vang Thăng Long 

1.3

Họ và tên: 


Tô thanh huyền
Họ và tên thường gọi:
Tô Thanh Huyền

Sinh ngày: 


01 tháng 9 năm 1961

Quê quán: 


Thuỵ Hà, Thái Thuỵ, Thái Bình

Nơi thường trú: 
 Số 8, ¤ Quan Chưởng, Đồng xuân, Hoàn kiếm, Hà Nội.

Dân tộc:


Kinh

Tôn giáo:


Không

Trình độ văn hoá: 
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Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị:

Trung cấp

Chức vụ: 


Uỷ viên HĐQT Công ty 

Tóm tắt quá trình học tập, công tác

- 1979 - 1983: Học tại trường Trung cấp quản lý kinh tế

- 1983 - 1988: Kế toán phòng thương nghiệp Quận Hoàn Kiếm

- 1988 - 1994: Kế toán công ty quản lý các chợ Hoàn kiếm

- 1994 - 1999: Học tại chức trường ĐH tài chính kế toán

- 1994- tháng 4/2003: Phụ trách kế toán Ban quản lý chợ Hàng Da

- T5/2003 - T10/2004: Phó phòng kế toán tài chính phụ trách phía Bắc công ty sản xuất - dịch vụ và XNK Nam Hà nội.

Trưởng Ban kiểm soát công ty cổphần Thăng Long 

- T3/2009: Kế toán trưởng Tổng công ty thương mại Hà nội.

- T4/2008 đến nay: Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Thăng Long
1.4

Họ và tên: 


Nguyễn quang vinh
Họ và tên thường gọi:
Nguyễn Quang Vinh

Sinh ngày: 


24 tháng 5 năm 1965

Giới tính:                         Nam

Quê quán: 

       Đáp cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh


Nơi thường trú:                104 Phố Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà nội 
 

Dân tộc:


Kinh

Tôn giáo:


Không

Trình độ văn hoá: 
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Trình độ chuyên môn: 
Đại học Kinh tế

Trình độ chính trị:

Sơ cấp

Chức vụ: 


Uỷ viên HĐQT công ty cổ phần Thăng Long





Giám đốc Chi nhánh sản xuất hàng nhựa, Công ty cổ phần Thăng Long

Tóm tắt quá trình học tập, công tác

· 1987 - 1998: Nhân viên phòng kỹ thuật, Xí nghiệp nhựa bách hoá  thuộc Tổng công ty bách hoá.

· 1999 - 2000: Phó xưởng trưởng xưởng sản xuất hàng nhựa thuộc công ty  Rượu - Nước giải khát Thăng Long.

· 2000 - 2002: Xưởng trưởng xưởng sản xuất hàng nhựa thuộc công ty  Rượu - Nước giải khát Thăng Long.

· 2002 - T3/2008: Giám đốc xí nghiệp sản xuất hàng nhựa thuộc công ty  cổ phần Thăng Long.

· T4/2008 đến nay: Uỷ viên HĐQT công ty cổ phần Thăng Long

1.5

Họ và tên: 


hoàng minh thọ
Giới tính:


          Nam

Ngày sinh:

         01 tháng 9 năm 1960

Quốc Tịch: 


Việt Nam

CMND số: 


024046830

Địa chỉ thường trú:

309/8, Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Số điện thoại liên lạc: 
          0903.910.619 - 3.872.6890

Trình độ văn hoá: 
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Trình độ chuyên môn: 
Đại học Tài chính Kế toán

Chức vụ:                      Uỷ viên HĐQT công ty, Phó Giám đốc Công ty

Tóm tắt quá trình học tập, công tác:

· 1978-1981: Bộ đội ở chiến trường Campuchia.

· 1982-1986: Học Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

· 1987-1993: Công tác tại Tổng công ty Xuất nhập khẩu - Đầu tư Hải Hưng (Nay là Hải Dương) giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh tại Hải Phòng.

· 1993-1999: Công tác tại Công ty Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Hải Hưng phía Nam giữ các chức vụ: Kế toán trưởng Công ty, Phó giám đốc Công ty.

· 1999-2004: Công tác tại Công ty sản xuất - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội giữ các chức vụ: Trợ lý Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh bất động sản.

· 2004-2006: Công tác tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội Chi nhánh tại TP HCM; Chức vụ: Giám đốc Trung tâm kinh doanh - Dịch vụ tổng hợp Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

· T5/2006: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thăng long

· T4/2008: Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Thăng Long

     -   T11/2009 đến nay:        Chủ tịch HĐTV công ty TNHH 1TV Rượu vang Thăng Long 

1.6

Họ và tên: 


Phạm Xuân hà
Họ và tên thường gọi: 
Phạm Xuân Hà

Giới tính:                         Nam

Sinh ngày: 

          20 tháng 02 năm 1956

Quê quán: 


Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình

Nơi thường trú: 
         8A Đặng Tất, phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Dân tộc:


Kinh

Tôn giáo:


Không

Trình độ văn hoá: 
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Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư Điện

Trình độ chính trị:

Sơ cấp

Nơi công tác: 

Công ty đầu tư và phát triển giáo dục IDJ - AEC

Chức vụ: 


Chủ tịch HĐQT Công ty. 

Tóm tắt quá trình học tập, công tác

- 1975 - 1977: 
Bộ đội Đơn vị F371.

- 1978 - 1983:
Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa

- 1983 - 1990:
Cán bộ thanh tra thuộc cơ quan Thanh tra Thành phố Hà Nội.

- 1991- 2006: 

Làm kinh tế tự do (công ty tư nhân).

- 2007 - nay: 
Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư và phát triển giáo dục IDJ - AEC

* Phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2010:
- Chủ tịch HĐQT:      43.586.154 đồng/người/năm

- Thành viên HĐQT:  24.510.288 đồng/người/năm
2. Ban điều hành công ty

2.1

Họ và tên: Nghiêm Xuân Thuỵ

Chức vụ: Giám đốc công ty

2.2

Họ và tên: hoàng minh Thọ

Chức vụ:  Phó Giám đốc công ty

2.3

Họ và tên: Nguyễn anh Tuấn

Chức vụ:  Phó Giám đốc công ty

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16 tháng 9 năm1954

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ khẩu thường trú: Tổ 74 Phường ¤ Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hữu tuyến điện - Đại học Bưu điện 

                                     Cử nhân kinh tế - Đại học KTQD

Tóm tắt quá trình học tập, công tác
1970 - 1975: Sinh viên trường Đại học Bưu điện

1999 - 2001: Sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân

2002 - 2004: Học lớp cao cấp lý luận Chính trị tại Phân viện Hà Nội - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

1976 - T4/1990: Cán bộ quản lý kỹ thuật Bưu điện Lâm Đồng

5/1990 - 1996: Cán bộ Công ty Thương mại và dịch vụ Tổng hợp Hà Nội (Servico Hà Nội)

1996 - 4/2000: Phó Cửa hàng miễn thuế thuộc Công ty Thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội

4/2000 - 5/2005: Cửa hàng trưởng cửa hàng miễn thuế thuộc Công ty Thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội

4/2000 - 5/2005: Cửa hàng trưởng cửa hàng miễn thuế xuất nhập cảnh thuộc Công ty Thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội.

6/2005 - 9/2009: Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh hàng miễn thuế Hà Nội trực thuộc Công tymẹ - Tổng công ty thương mại Hà Nội

T9/2009 - 12/9/2010 : Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vang Thăng Long

Từ ngày 13/9/2010: Chuyển cơ quan công tác, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

2.4

Họ và tên:       Trần Thị Hoàng Liên

Giới tính:         Nữ

Ngày sinh:       15 tháng 8 năm 1974

Quê quán:        Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình

Quốc tịch:         Việt nam

Địa chỉ thường trú: 27 ngách 235/15 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế quốc tế; 

                                     Đại học chuyên ngành kế toán.

Chức vụ: Kế toán trưởng

Tóm tắt quá trình học tập, công tác

9/1992-1996:           Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội

8/1996:                  Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội- Chuyên ngành Kinh tế quốc tế

12/1996 - 4/2001:   Nhân viên Phòng Hành chính , Công ty Rượu - NGK Thăng Long

4/2001-5/2005:        Cán bộ Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Thăng Long

5/2005 - 5/2006:   Quyền Trưởng Phòng Kế toán - Công ty CP Thăng Long

5/2005-6/2007:       Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - ĐH Kinh tế quốc dân Hà nội

5/2006-30/01/2008: Trưởng Phòng Kế toán - Công ty CP Thăng Long

30/01/2008 đến nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thăng Long

* Lương, thưởng của Ban điều hành năm 2010:
- Giám đốc:         200.584.616 đồng/người/năm 

- Phó Giám đốc:  132.065.340 đồng/người/năm 

- Kế toán trưởng: 141.058.685 đồng/người/năm

3. Ban kiểm soát công ty

3.1

Họ và tên: 


đỗ tuệ tâm
Họ và tên thường gọi:
Đỗ Tuệ Tâm

Sinh ngày: 

          07 tháng 2 năm 1980


Quê quán: 


Hiền đa - Sông thao - Phú Thọ

Nơi thường trú: 
P802 - Nhà N02 - Dịch vọng - Cầu giấy - Hà nội 

Dân tộc:


Kinh

Tôn giáo:


Không

Trình độ văn hoá: 
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Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị:

Sơ cấp

Chức vụ:  

Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Thăng Long

Tóm tắt quá trình học tập, công tác
- 1998 - 2002: Sinh viên khoa kế toán trường cao đẳng Giao thông Vĩnh phúc.

- 2007 - 2008: Sinh viên khoa kế toán Trường Đại học thương mại

- 2003-6/2004: nhân viên kế toán chi nhánh công ty thương mại miền nam Phú thọ  tại Hà nội

- 7/2004 đến nay: nhân viên kế toán phòng kế toán Tổng công ty Thương mại Hà nội

- 4/2008: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thăng Long

3.2

Họ và tên: 


Nguyễn tiến vĩnh
Họ và tên thường gọi:
Nguyễn Tiến Vĩnh

Sinh ngày: 


31 tháng 7 năm 1943

Quê quán: 


Bát tràng, Gia lâm, Hà nội

Nơi thường trú: 
 42 Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà nội

Dân tộc:


Kinh

Tôn giáo:


Không

Trình độ văn hoá: 
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Trình độ chuyên môn: 
Thạc sĩ giáo dục học - Kỹ sư hàng không

Trình độ chính trị:

Trung cấp

Chức vụ: 


Uỷ viên ban kiểm soát công ty

Tóm tắt quá trình học tập, công tác
- 1961 - 1965: Học viên trường Hàng không quân sự Krasnodar - Liên xô cũ

- 1965 - 1967: Cán bộ kỹ thuật E921 - Bộ tư lệnh không quân

- 1967 - 1980: Đại uý - Giảng viên học viện kỹ thuật quân sự 

- 1980 - 1999: đại tá - Phó phòng khoa học Học viện phòng không không quân.

- 1999 - 4/ 2002: Cán bộ phòng HCTH, Công ty Rượu - NGK Thăng Long

- 5/2002 - 10/2004: Uỷ viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thăng Long

- T11/2004 đến nay: Uỷ viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thăng Long thuộc TCT thương mại Hà nội.
3.3

Họ và tên: 


Phạm thị Ngọc lan
Họ và tên thường gọi:
Phạm Thị Ngọc Lan

Sinh ngày: 


16 tháng 9 năm 1981

Quê quán: 


Lý Nhân, Hà Nam

Nơi thường trú: 
 Nhà 16C, ngõ 535, Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà nội

Dân tộc:


Kinh

Tôn giáo:


Không

Trình độ văn hoá: 
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Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị:

Sơ cấp

Chức vụ: 


Uỷ viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thăng Long

Tóm tắt quá trình học tập, công tác
· 1999 - 6/2003: Sinh viên Học viện tài chính.

· 7/2003 - 8/2005: Cán bộ kế toán - Công ty  TNHH dây và cáp điện Thượng Đình.

· T9/2005 đến nay: Cán bộ kế toán - Công ty cổ phần Thăng Long

· 18/5/2007: Uỷ viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Thăng Long

* Phụ cấp, thưởng của BKS năm 2010:
- Trưởng ban: 15.800.000đồng/người/năm

- Uỷ viên:        9.000.000đồng/người/năm

4. Số lượng CBCNV:
Tổng số lao động bình quân trong năm 2010: 253 người

Thu nhập bình quân của lao động chủ yếu:     3,7 triệu/đồng/người/tháng.

Chính sách đối với người lao động: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cũng như trang bị Lao động theo đúng quy định của Luật Lao động

VIII. Thông tin cổ đông và quản trị Công ty:

1- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1 Hội đồng quản trị:

 - Thay đổi từ 5 thành viên lên 6 thành viên

 - Bổ sung Ông Phạm Xuân Hà vào HĐQT từ ngày 22/4/2010                                    

	Bà: Mai Khuê Anh 
	- Chủ tịch HĐQT

	Bà: Tô Thanh Huyền
	- Uỷ viên HĐQT

	Ông: Hoàng Minh Thọ
	- Uỷ viên HĐQT

	Ông: Nghiêm Xuân Thuỵ
	- Uỷ viên HĐQT

	Ông: Nguyễn Quang Vinh
	- Uỷ viên HĐQT

	Ông: Phạm Xuân Hà
	- ủy viên HĐQT


1.2 Ban Điều hành: (Ông Nguyễn Anh Tuấn từ ngày 13/9/2010: Chuyển cơ quan công tác, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty).

	Ông: Nghiêm Xuân Thụy
	- Giám đốc công ty

	Ông: Hoàng Minh Thọ
	- Phó Giám đốc côngty

	Ông: Nguyễn Anh Tuấn
	- Phó Giám đốc công ty


Ban kiểm soát: (Không thay đổi)

	Bà: Đỗ Tuệ Tâm 
	- Trưởng ban 

	Bà: Phạm Thị Ngọc Lan
	- Uỷ viên 

	Ông: Nguyễn Tiến Vĩnh
	- Uỷ viên 


2- Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông: 40% vốn nhà nước

- Tình hình giao dịch liên quan của các cổ đông lớn: (Chưa nhận được thông tin tại thời điểm báo cáo)

Hà nội, ngày 10 tháng 3 năm 2011
Công ty Cổ phần Thăng Long

Chủ tịch HĐQT

Nơi gửi:

 - TT Giao dịch Chứng khoán Hà nội (để công bố TT)                                   

- UBCKNN (để công bố TT)                                                                                  (Đã ký)
- Hội đồng quản trị Cty CP Thăng Long

- Ban GĐ Công ty

- Lưu Văn thư                                                                                         Mai Khuê Anh
Mẫu: CBTT-02
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